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Tóm tắt: Khu vực kinh tế phi chính thức ở các nưíc đang phát
triển ngày càng thể hiện vai trò quan trọng bởi quy mô việc làm
mà khu vực này tạo ra. Nếu không tính lĩnh vực nông nghiệp,
khu vực phi chính thức là nơi cung cấp nhiều việc làm nhất so
với các khu vực còn lại, góp phần tạo nên sinh kế ổn định hơn
cho nhiều lao động. Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu ở
một số nưíc đang phát triển, bài viết phân tích một số đặc trưng
của lao động khu vực phi chính thức, các chính sách an sinh xã
hội và khả năng tiếp cận của khu vực kinh tế phi chính thức ở
một số nưíc đang phát triển. Nghiên cứu chỉ ra rằng lao động
trong khu vực kinh tế phi chính thức là nhóm dễ bị tổn thư¬ng
bởi tình trạng việc làm không ổn định, thu nhập thấp, điều kiện
làm việc kém an toàn, đặc biệt là nữ giới và lao động di cư.
Chính phủ nhiều quốc gia đã có nỗ lực nhằm tạo điều kiện để
lao động khu vực phi chính thức, tuy nhiên ngưêi lao động vẫn
gặp nhiều rào cản trong tiếp cận an sinh xã hội.
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1. Đặt vấn đề

Trong hai thập kỷ qua, việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức
đã gia tăng nhanh chóng ở tất cả các khu vực trên thế giới, đặc biệt sau
khủng hoảng kinh tế thế giới. Theo số liệu thống kê chính thức cho thấy,
ngay cả trưíc cuộc khủng hoảng, khu vực kinh tế phi chính thức chiếm
hơn 1/2 tổng số việc làm phi nông nghiệp ở Mỹ Latinh và Caribê, gần 1/2
ở Đông á và khoảng 80% ở các khu vực khác của châu á và châu Phi
(Chen, 2001). Hiện nay, lao động trong khu vực phi chính thức trên thế
giới vào khoảng 2 tỷ ngưêi (chiếm 61% lực lưîng lao động toàn cầu). Họ
thuộc nhiều nhóm dân cư khác nhau xét về loại hình nghề nghiệp, địa vị
xã hội và tình trạng pháp lý (ILO, 2018).

Tại Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, hơn một thập kỷ qua, khu
vực kinh tế phi chính thức đã đạt tới quy mô đáng kể và trở thành một bộ
phận độc lập của thị trưêng lao động với số lưîng lớn dân cư ở các nhóm
tuổi, hoạt động đa dạng trên mọi lĩnh vực ngành nghề và ở các vùng miền
khác nhau. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình lao động việc
làm 6 tháng đầu năm 2016, tỉ lệ lao động có việc làm trong khu vực phi
chính thức trên cả nưíc là 56,5% trong tổng số 53,24 triệu ngưêi có việc
làm, trong đó ở đô thị là 47,9% so với 64,3% ở nông thôn (Tổng cục
Thống kê, 2016). 

Sự đóng góp của khu vực phi chính thức vào nền kinh tế toàn cầu khá
lớn ở quy mô lao động, đóng góp vào thu nhập hộ gia đình và đóng góp
cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu không tính khu vực nông nghiệp,
đối với những nưíc có ưíc tính, tỉ trọng khu vực kinh tế phi chính thức
trong GDP chiếm từ 45% đến 60% (Chen, 2001). Đây cũng là khu vực
cung cấp nhiều việc làm nhất so với các khu vực còn lại, góp phần tạo nên
sinh kế ổn định hơn cho ngưêi lao động và gia đình họ.

Tuy nhiên, phần lớn diện bao phủ của chính sách an sinh xã hội chủ
yếu là ngưêi lao động ở khu vực chính thức, trong khi chỉ có một tỉ lệ rất
nhá ngưêi lao động khu vực phi chính thức tiếp cận ®ưîc an sinh xã hội.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến ngưêi lao động gặp khó khăn trong tiếp cận
an sinh xã hội? Dựa trên tổng quan một số tài liệu trong nưíc và quốc tế
liên quan đến chủ đề nghiên cứu, bài viết tập trung làm rõ thực trạng việc
làm của lao động trong khu vực phi chính thức, khả năng tiếp cận an sinh
xã hội và những rào cản trong tiếp cận an sinh xã hội của nhóm lao động
này tại một số nưíc đang phát triển - nơi lao động khu vực phi chính thức
chiếm tỉ lệ lớn trong lực lưîng lao động chung. 
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2. Một số đặc điểm của lao động trong khu vực phi chính thức

Phần lớn lao động trong khu vực phi chính thức là phụ nữ

Nghiên cứu của tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) cho thấy ở hầu hết các
nưíc đang phát triển, lực lưîng lao động chính trong khu vực kinh tế phi
chính thức là phụ nữ. Số liệu ở một số quốc gia ở Châu Phi và vùng hạ
Sahara vào năm 2000 cho thấy, phần lớn lao động nữ phi nông nghiệp làm
việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, ví dụ ở Bénin, Chad và Mali với
hơn 95% lao động nữ ngoài nông nghiệp. Sự tham gia của phụ nữ vào lực
lưîng lao động đã tăng nhanh trong thập niên 80 và 90 ở khu vực Châu ¸.
Tại ấn Độ và Inđônêxia, cứ 10 phụ nữ làm việc ngoài lĩnh vực nông
nghiệp thì có tới 9 ngưêi làm việc ở khu vực phi chính thức (UN, 2000).
Tại một số nưíc Đông Nam ¸, ít nhất 1/2 số lao động làm việc trong khu
vực kinh tế phi chính thức ở khu vực đô thị là nữ giới. Điển hình như ở
Manila là 56,7%, ở Bangkok là 75,4% trong nhóm lao động làm thuê; phụ
nữ cũng chiếm 45,7% lao động tái chế rác ở Phnompenh (Amin, 2002).
Hiện nay, theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tỉ lệ nữ giới
làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm hơn 90% ở các nưíc Châu
Phi và vùng hạ Sahara, 89% ở các nưíc Nam ¸ và gần 75% ở các nưíc
thuộc châu Mỹ La tinh (ILO, 2018).

Tại Việt Nam, xét theo loại hình công việc, nữ giới chiếm tỉ lệ đa số
trong loại hình công việc lao động gia đình (66%) trong khi đó chỉ có
31,6% nữ giới là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tỉ lệ nữ giới là lao
động tự làm cũng chiếm khoảng 50% (Tổng cục Thống kê, 2017).

Phụ nữ thưêng gặp bất lợi hơn so với nam giới trong khu vực kinh tế
phi chính thức. Những loại hình công việc mà phụ nữ hay đảm nhận là lao
động không trả công trong gia đình, bán hàng rong công nhân may mặc…
khiến họ dễ gặp rủi ro hơn về an toàn cá nhân cũng như sức khỏe (Lota,
2011). Tiền lư¬ng/tiÒn công của nữ giới luôn thấp hơn so với nam giới
trong khu vực phi chính thức. Nghiên cứu của Viện Khoa học Thống kê
(2010) cho thấy tiền công của lao động nữ trong khu vực kinh tế phi chính
thức ở Việt Nam bằng 87,5% tiền công của lao động nam. Nghiên cứu của
Chen (2001) vÒ khu vực phi chính thức ở một số nưíc Châu Phi và Châu
¸ như Benin, Burkina Faso, Kenya, ấn Độ, In®«nªxia và Phi-lÝp-pin chỉ
ra rằng sự chênh lệch tiền công giữa nam và nữ trên thị trưêng lao động
phần lớn là do trình độ học vấn và kỹ năng tay nghề của nữ giới thưêng
thấp hơn nam giới. Hơn nữa, phụ nữ cũng ít có khả năng sở hữu tài sản có
giá trị hoặc các bí quyết về thị trưêng để có thể cho thu nhập cao hơn. Bên
cạnh đó, các quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ gắn với chức
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năng sinh sản và chăm sóc gia đình cũng hạn chế phụ nữ trong lựa chọn
công việc cho thu nhập cao trên thị trưêng lao động. Ngay cả khi kiểm
soát biến số về trình độ học vấn và kỹ năng tay nghề, nghiên cứu của ILO
năm 2010 cũng cho thấy phụ nữ luôn có thu nhập thấp hơn nam giới cả
trong khu vực chính thức và khu vực phi chính thức (Martha Chen, Frances
Lund, 2016).

Tình trạng việc làm bấp bênh và điều kiện làm việc thiếu an toàn

Đặc trưng của lao động trong khu vực phi chính thức là tính dễ bị tổn
thư¬ng, thể hiện ở tình trạng việc làm không ổn định, thu nhập thấp và
điều kiện làm việc nguy hiểm. So với lao động trong khu vực chính thức,
lao động khu vực phi chính thức phải đối mặt với điều kiện làm việc kém
an toàn. Gần một nửa số công nhân làm việc ở Bangladesh và Mỹ Latinh
làm việc trong điều kiện thiếu an toàn. Tại Nam Phi, tỷ lệ thư¬ng tích ở
nơi làm việc tại khu vực phi chính thức cao hơn 7,2 lần so với chính thức.
ở Phi-lÝp-pin, hơn 50% thư¬ng tích không gây tử vong là ở những ngưêi
lao động tự trả công trong khu vực phi chính thức (RockeFeller
Foundation, 2013). 

Điều kiện làm việc thiếu an toàn còn liên quan đến thời gian làm việc
không cố định và kéo dài. Theo báo cáo của ILO (2018), khoảng 45% lao
động khu vực phi chính thức trên toàn cầu làm việc trên 48 giờ/ tuần so
với 30,3% ở khu vực chính thức. Nếu chỉ tính riêng các nưíc đang phát
triển, tỷ lệ này là 45,7%. Điển hình như thời gian làm việc trên 60 giờ/
tuần ở các nưíc đang phát triển khu vực Châu ¸ - Thái Bình Dư¬ng là
52,2%, các tiểu vư¬ng quốc ¶ rập là 35,2% và khu vực Châu Phi là 31,7%.
Làm việc trong thời gian kéo dài khiến lao động phi chính thức ở các khu
vực nói trên dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

Thu nhập của lao động khu vực phi chính thức thưêng thấp hơn so với
khu vực chính thức. Nếu không tính khu vực nông nghiệp, thu nhập trong
khu vực phi chính thức thấp nhất so với các khu vực còn lại bởi tính chất
công việc bấp bênh (Lota, 2011). Điều này khiến gia đình có lao động
trong khu vực phi chính thức dễ rơi vào tình trạng đói nghèo. 

Chính điều kiện làm việc kém an toàn dẫn đến tình trạng thư¬ng tật và
ốm đau gia tăng. Những bệnh tật gắn với công việc trong khu vực phi
chính thức gây ra nhiều khó khăn cho gia đình do mất thu nhập và chi phí
phát sinh trong quá trình điều trị - đặc biệt là đối với các bệnh mãn tính
hoặc tình trạng suy nhưîc cơ thể. Mất thu nhập, khó khăn về tài chính lại
khiến lao động trong khu vực này trì hoãn việc chữa trị, dẫn đến tình trạng
bệnh tật ngày càng trầm trọng hơn, từ đó chi phí chữa trị lại nhiều hơn.
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Nhiều ngưêi bán hàng rong tại Ghana cho biết tai nạn nghề nghiệp có thể
tiêu tốn từ 2-6 tuần thu nhập của họ. Tại ấn Độ, 92% lao động trong khu
vực phi chính thức cho biết bị mất thu nhập do ốm đau, 17% bị mất việc
và 57% bị mất thu nhập tư¬ng ®ư¬ng với 10 ngày làm việc (RockeFeller
Foundation, 2013). 

Khó khăn về tài chính cũng khiến lao động trong khu vực phi chính
thức khó khăn trong đầu tư học hành cho con cái, chăm sóc sức khỏe cho
các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, họ cũng khó có thể tiết kiệm cho
trưêng hợp khẩn cấp hoặc phát sinh trong cuộc sống (Lota, 2011). Trong
khi đó, lao động khu vực phi chính thức có rất ít các nguồn lực. 80% lao
động khu vực phi chính thức ở ấn Độ thuộc nhóm nghèo, trên 55% tại
Campuchia sống dưíi chuẩn nghèo. Hơn 1/3 lao động trong khu vực này
chỉ nhận ®ưîc dưíi 1,25 đô la cho một ngày lao động của mình
(RockeFeller Foundation, 2013). 

Lao động di cư trong khu vực kinh tế phi chính thức 

Quá trình đô thị hóa gắn với di cư dẫn đến sự xuất hiện một bộ phận
không nhỏ lao động di cư từ nông thôn ra thành phố kiếm sống. ở các
nưíc đang phát triển tại Châu ¸, ngưêi di cư chiếm tỷ lệ lớn trong lực
lưîng lao động phi chính thức. Tại Jakarta, 68,9% lao động trong khu vực
phi chính thức là ngưêi di cư, tại Manila là 61%, và tại Bangkok là 80,7%
(Amin, 2002). Tại Trung Quốc, 68% công nhân trong lĩnh vực sản xuất,
80% trong ngành xây dựng, và 52% trong ngành công nghiệp dịch vụ là
cư dân nông thôn di cư ra đô thị (Li, Kumar, 2007).

Bản thân lao động di cư và gia đình họ cũng là đối tưîng dễ bị tổn
thư¬ng trưíc các nguy cơ như rủi ro về sức khỏe, dễ đau ốm, làm việc
trong khu vực phi chính thức và không ®ưîc hưëng những cơ chế về trợ
giúp xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu tại ấn Độ cho
thấy phần lớn lao động di cư từ nông thôn ra đô thị làm việc bán thời gian
hoặc các công việc mang tính chất tạm thời. Họ ít ®ưîc hưëng các quyền
lợi về lư¬ng tối thiểu, trợ cấp y tế hoặc bồi thưêng thất nghiệp theo quy
định của luật lao động (Bora, 2014). Lao động di cư từ nông thôn ra đô thị
ở Việt Nam cũng gặp khó khăn về điều kiện sống như tiếp cận nhà ở, nưíc
sinh hoạt, sử dụng điện, cơ hội đào tạo nghề hoặc tiếp cận các dịch vụ
công như y tế, giáo dục do không có hộ khẩu. Đáng lưu ý là trên khía cạnh
chính sách, ngưêi di cư tại Việt Nam gần như không phải là đối tưîng của
bất kỳ một chư¬ng trình, chính sách hỗ trợ đáng kể nào. Ngưêi di cư bị
loại ra khỏi các chư¬ng trình giảm nghèo, không ®ưîc tiếp cận các chư¬ng
trình hỗ trợ vay vốn tạo việc làm. Hình thức hỗ trợ duy nhất mà ngưêi di
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cư nhận ®ưîc là từ họ hàng, bạn bè - là những ngưêi cung cấp hỗ trợ về
chỗ ở và tìm việc làm (Oxfarm, 2015). 

Ngưêi di cư làm việc trong khu vực phi chính thức thưêng liên quan
đến vấn đề nghèo đói. Nghiên cứu tại Việt Nam về tình trạng tiếp cận giáo
dục của trẻ em ở độ tuổi 5-18 trong các gia đình di cư cho thấy 13,4%
ngưêi di cư có con cái sống cùng nhưng không đi học. Lý do chính của
việc không đi học là vì “nhà nghèo” (46,6%), “trẻ phải đi làm” (21,6%) và
“chi phí đi học tốn kém” (20,7%) (Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên
Hợp Quốc, 2016).

3. Tiếp cận an sinh xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức

Chính sách an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức

Có thể nói rằng tình trạng dễ bị tổn thư¬ng của lao động trong khu vực
phi chính thức càng trầm trọng hơn bởi họ hầu như không ®ưîc thô hưëng
chính sách an sinh xã hội. Quyền ®ưîc an sinh của lao động trong khu vực
phi chính thức gặp nhiều trở ngại bởi phần lớn không có hợp đồng lao
động. Ngoài việc các chủ thuê lao động luôn tìm cách trốn đóng bảo hiểm
thì bản thân nhiều chính phủ cũng chưa có cơ chế hay chính sách an sinh
phù hợp cho nhóm lao động này. Nghiên cứu của RockeFeller Foundation
(2013) tại một số nưíc đang phát triển ở châu ¸, châu Phi và Mỹ La tinh
cho thấy 70- 90% lao động khu vực phi chính thức không nhận ®ưîc các
khoản phúc lợi lao động. Họ không nhận ®ưîc tiền làm thêm giờ, không
nhận ®ưîc những khoản phúc lợi khác như nghỉ hè, nghỉ ốm, bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ thai sản hay hỗ trợ vay vốn mua nhà, hỗ
trợ trang trải chi phí đám cưíi… Họ cũng phải làm việc trong tình trạng
nguy cơ thư¬ng tích cao, tiếp xúc với chất độc hại, nguy cơ tÊn công tình
dục và tÊn công thể chất. Họ ít ®ưîc tập huấn hay đào tạo nghề, làm việc
trong môi trưêng ít có bảo hộ lao động. Họ hầu như không có các phư¬ng
thức nhằm quản lý rủi ro, không ®ưîc hưëng lư¬ng hưu, ít ®ưîc tiếp cận
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ với những ngưêi có con nhá.
Họ ít ®ưîc tiếp cận các khoản vay thế chấp hoặc trợ cấp để giúp giải quyết
các vấn đề liên quan đến giáo dục hoặc nhà ở. 

Về mặt chính sách, một số quốc gia có tỷ lệ lao động trong khu vực phi
chính thức chiếm phần lớn trong tỷ lệ lao động quốc gia (không tính khu
vực nông nghiệp) đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho lao động khu
vực này ®ưîc tiếp cận hệ thống an sinh xã hội. Sau năm 2000, Trung Quốc
có nhiều nỗ lực để mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội cho ngưêi lao động
ở thành thị đến các đối tưîng như công nhân tạm thời, lao động di cư từ
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nông thôn ra đô thị và lao động nưíc ngoài. Tuy nhiên, việc mở rộng lưíi
an sinh đối với lao động khu vực phi chính thức làm nảy sinh một số thách
thức như nhiều lao động phi chính thức nói chung và lao động di cư từ
nông thôn ra đô thị nói riêng không nhận thức ®ưîc quyền của họ về hợp
đồng lao động và bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, lao động phi chính thức
muốn tối đa hóa lưîng tiền công mang về nhà thay vì dành một khoản tiền
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (Zhang, Wu, 2016). 

Tại ấn Độ, chính phủ cũng ban hành luật nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận
an sinh xã hội đến lao động khu vực phi chính thức (chiếm 93% lực lưîng
lao động). Năm 1968-1969 chính phủ ấn Độ thành lập Quỹ Chứng minh
Công cộng (Public Provident Fund-PPF) với mục đích cung cấp bảo hiểm
hưu trí cho ngưêi lao động, trong đó có khu vực phi chính thức. Theo
chư¬ng trình này, mỗi cá nhân ®ưîc phép mở một tài khoản PPF qua ngân
hàng hoặc bưu điện. Chính phủ trả 12% lãi suất cố định cho khoản tích
lũy PPF và khoản tiết kiệm này hoàn toàn ®ưîc miễn thuế. Tuy nhiên, sau
4 thập kỷ triển khai, chưa đến 1% ngưêi lao động mở tài khoản PPF
(Pellissery, Walker, 2007). Chính phủ cũng công nhận khó có khả năng
đảm bảo tiếp cận bảo trợ xã hội cho lao động khu vực phi chính thức. Vì
vậy ở ấn Độ, nhiều tổ chức xã hội dân sự đã tham gia đảm bảo an sinh xã
hội cho lao động khu vực phi chính thức. Các chư¬ng trình bảo hiểm vi
mô như chư¬ng trình Bảo hiểm việc làm cho phụ nữ, chư¬ng trình Lư¬ng
hưu vi mô, chư¬ng trình Chăm sóc sức khỏe… là những sáng kiến của khu
vực dân sự đã góp phần mở rộng cơ hội tham gia các chư¬ng trình an sinh
xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức tại ấn Độ.

Một số quốc gia Đông Nam ¸ như Thái Lan, In®«nªxia, Philippin, Việt
Nam… cũng đã mở rộng hệ thống an sinh xã hội như chính sách khuyến
khích lao động khu vực phi chính thức tham gia vào chư¬ng trình an sinh
xã hội tự nguyện tại điều 40 của Luật An sinh xã hội Thái Lan với 2 mức
đóng khác nhau là 70 bạt/tháng (2,3 đô la) hoặc 100 bạt/tháng (3,3 đô la)
(Mahidol Migration Centre, 2011); chư¬ng trình Jamsostek (là quỹ bảo
hiểm xã hội dành cho chủ lao động và ngưêi lao động trong lĩnh vực tư
nhân) của In®«nªxia; chư¬ng trình Bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt
Nam… Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ lao động trong khu vực phi chính
thức tham gia các chư¬ng trình bảo hiểm tự nguyện. Tại In®«nªxia, chỉ
1% là lao động tự nguyện tham gia chư¬ng trình bảo hiểm Jamsostek
(ILO, 2008). ở Phi-líp-pin, tính đến năm 2010 cũng chỉ có khoảng gần 1%
lao động khu vực phi chính thức tham gia SSS (hệ thống an sinh xã hội)
trong tổng số khoảng gần 25 triệu lao động (Weber, 2012). 
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Hạn chế trong tiếp cận an sinh xã hội 

Nghiên cứu của ILO (2002) ưíc tính chỉ 20% lao động phi chính thức
toàn cầu ®ưîc bảo trợ từ mạng lưíi an sinh quốc gia trong khi đó ở nhiều
quốc gia khu vực Châu Phi và Nam ¸, chỉ khoảng 5% đến 10% ngưêi lao
động tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay thất
nghiệp (ILO, 2002).

Tại Mỹ Latinh, chỉ có khoảng 1/3 lao động gia đình và lao động không
có lư¬ng có bảo hiểm y tế (khoảng 33%), trong khi tỷ lệ này ở công nhân
trong các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ có từ 6 lao động trở lên là
khoảng 75% và 90% ở nhóm công chức, viên chức. Tại Ecuador, Mexico,
Panama và Peru, tỷ lệ lao động tiếp cận ®ưîc với dịch vụ chăm sóc sức
khỏe, có bảo hiểm y tế giảm đi theo quy mô của doanh nghiệp (những
doanh nghiệp có ít lao động thưêng là những doanh nghiệp trong khu vực
phi chính thức). Theo đó, khoảng 90% lao động trong các doanh nghiệp
có từ 100 nhân viên trở lên có bảo hiểm y tế; tỷ lệ này ở các doanh nghiệp
có từ 1-5 lao động chỉ là 15% (RockeFeller Foundation, 2013). 

Sở dĩ lao động khu vực phi chính thức ít ®ưîc tiếp cận an sinh xã hội
bởi đặc trưng chủ yếu của việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức
là không ®ưîc ký hợp đồng lao động chính thức. Tại Việt Nam, trên 60%
lực lưîng lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức không có hợp
đồng với giới chủ, chỉ có 37% là có thỏa thuận miệng giữa đôi bên. Hợp
đồng bằng văn bản, ngắn hạn hay dài hạn tuy có nhưng ở mức độ có thể
coi là không có (0,5%) (Viện Khoa học Thống kê, 2010). Như vậy, không
có các giấy tờ này, lao động làm thuê không có gì để đảm bảo cho công
việc cũng như tiền công của mình. 

Bên cạnh đó, lý do chính ngưêi lao động khu vực phi chính thức không
tham gia chư¬ng trình an sinh xã hội tự nguyện là do việc làm không ổn
định, mức độ tích lũy thấp. Nghiên cứu tại Việt Nam và Ghana cho thấy
điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội của ngưêi lao động khu vực kinh
tế phi chính thức không chỉ là có việc làm, có thu nhập, mà còn phải có
tiết kiệm và tích lũy trong khi đó phần lớn lao động khu vực phi chính thức
có mức tiết kiệm và tích lũy thấp. Vì vậy, họ không có khả năng chi trả
cho các khoản bảo hiểm tự nguyện. Những lao động có hoàn cảnh kinh tế
khả giả hơn ở Việt Nam thưêng chọn mua bảo hiểm thư¬ng mại chứ ít khi
chó ý đến bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nưíc cung cấp (Viện Khoa
học Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2008; Asante, 2016).

Ngoài ra, việc ngưêi lao động hạn chế trong tiếp cận an sinh xã hội còn
xuất phát từ lý do thiếu thông tin về các chư¬ng trình an sinh xã hội. Bản
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thân ngưêi lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức ở Việt
Nam cũng có rất ít hiểu biết về các chư¬ng trình an sinh xã hội bởi lẽ họ
không có thời gian để tìm hiểu về các chư¬ng trình này (ActionAid,
2014). Tại Ghana, bên cạnh lý do thu nhập thấp, lao động phi chính thức
ở khu vực đô thị hạn chế trong tiếp cận an sinh xã hội do không biết các
thủ tục và điều kiện để tham gia, còng như thiếu sự tin tưëng với chư¬ng
trình bảo hiểm xã hội (Asante, 2016). Mối quan tâm lớn nhất đối với họ
là phải làm việc và dành phần lớn thời gian để giải quyết những vấn đề khó
khăn trong cuộc sống thay vì tìm hiểu các chính sách an sinh xã hội cho
dù các chính sách này rất quan trọng đối với họ.

4. Nhận xét

ở nhiều quốc gia, việc làm trong khu vực phi chính thức hiện vẫn
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số việc làm và có đóng góp tích cực cho kinh
tế hộ gia đình nói riêng và kinh tế cả nưíc nãi chung. Lao động trong khu
vực phi chính thức là đối tưîng thưêng gặp rủi ro trong công việc. Họ hầu
như không có hợp đồng lao động, phải làm việc trong điều kiện kém an
toàn, tình trạng công việc bấp bênh, thu nhập thấp, thời gian làm việc kéo
dài. Tính không bền vững của công việc cùng những nguy cơ này đã khiến
họ dễ rơi vào đói nghèo, kéo theo hàng loạt khó khăn cho các thành viên
còn lại trong gia đình. Đặc biệt, phụ nữ trong khu vực phi chính thức là
đối tưîng gặp nhiều thiệt thòi hơn so với nam giới bởi tiền công thấp hơn,
gặp nhiều rủi ro về an toàn cá nhân hơn.

Về mặt chính sách, nếu như trưíc đây các chính sách về an sinh xã hội
ở các quốc gia chủ yếu dành cho lao động trong khu vực chính thức thì
hiện nay nhiều nưíc đã mở rộng an sinh xã hội đến các đối tưîng làm việc
trong khu vực phi chính thức, với các hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tuy nhiên, lao động trong khu vực phi chính thức gặp nhiều rào cản trong
tiếp cận hệ thống an sinh bởi tính chất công việc bấp bênh, thu nhập thấp,
không ®ưîc tiếp cận thông tin đầy đủ. Ngoài ra, một số lao động quá
nghèo để trả tiền, ngay cả khoản tiền nhỏ hàng tháng để mua bảo hiểm tự
nguyện. Thách thức này đòi hỏi các chính phủ cần có những biện pháp phù
hợp hơn nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội đến ngưêi lao động
trong khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nữ trong khu vực phi
chính thức.

Bài học của các nưíc trong triển khai hệ thống an sinh xã hội cho lao
động khu vực phi chính thức có thể gợi mở nhiều điều cho Việt Nam. Kinh
nghiệm về chư¬ng trình bảo hiểm xã hội với nhiều mức đóng phí của Thái
Lan hay khuyến khích sự tham gia của khu vực dân sự nhằm tăng cơ hội
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tiếp cận an sinh xã hội cho ngưêi dân ở ấn Độ là những gợi ý hay cho Việt
Nam trong việc mở rộng mức độ bao phủ của hệ thống an sinh xã hội với
nhóm lao động phi chính thức. Tuy nhiên, Việt Nam cần vận dụng linh
hoạt và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của mình, phù hợp với đặc
trưng của nhóm lao động khu vực phi chính thức để tạo cơ hội hơn cho họ
tiếp cận hệ thống an sinh xã hội.n
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